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HƯỚNG DẪN
V/V PHÂN CẤP LOẠI ĐƯỜNG, QUY MÔ KỸ THUẬT, QUY TRÌNH THỰC HIỆN TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG GTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GTVT được quy định tại Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ GTVT về ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 (QĐ 4927/QĐ-BGTVT); Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 573/UBND-GT1 ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM;

Căn cứ các ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giao thông Vận tải ban hành “Hướng dẫn về phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình thực hiện trong xây dựng và quản lý bảo trì đường GTNT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” như sau:
I. Phân cấp đường GTNT theo chức năng của đường.

1. Đường huyện: Có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là cầu nối chuyển tiếp hàng hóa, hành khách từ hệ thống đường quốc gia (quốc lộ, tỉnh lộ) đến trung tâm hành chính của huyện, của xã, cụm xã và các khu chế xuất của huyện; phục vụ sự đi lại và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của huyện.

2. Đường xã: Có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, kết nối và lưu thông hàng hóa từ huyện tới các thôn, làng, ấp, bản và các cơ sở kinh doanh của xã. Đường xã chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi xã.

3. Đường thôn: Chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của thôn; kết nối và lưu thông hàng hóa tới các trang trại, ruộng đồng, nương rẫy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi.

4. Đường dân sinh: Chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân giữa các cụm dân cư, các hộ gia đình và từ nhà đến nương rẫy, ruộng đồng, cơ sở sản xuất, chăn nuôi nhỏ, lẻ… Phương tiện giao thông trên các tuyến đường dân sinh chủ yếu là xe đạp, xe mô tô hai bánh, xe kéo tay, xe thồ.

5. Đường nối với các khu vực sản xuất (KVSX): Chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông nguyên vật liệu, hàng hóa đến các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, gia công, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; vùng trồng cây công nghiệp; cánh đồng mẫu lớn; đồng muối; làng nghề; trang trại và các cơ sở tương đương.

II. Về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
1. Quy mô kỹ thuật của đường
1.1. Lựa chọn quy mô kỹ thuật:
Việc lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT được quy định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT, dựa trên các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đã được phê duyệt;

- Đáp ứng yêu cầu trước mắt và có xét tới định hướng phát triển bền vững;

- Xét đến phương án phân kỳ đầu tư để khi nâng cấp, cải tạo tận dụng được tối đa các công trình trên tuyến và xét đến phương án dự trữ đất dùng cho công trình hoàn chỉnh sau này;

- Kết hợp chặt chẽ mạng lưới giao thông với quy hoạch tưới tiêu của thủy lợi, hệ thống đường dây tải điện, đường dây thông tin...

1.2. Cấp kỹ thuật của hệ thống đường GTNT:
Hệ thống đường GTNT nói chung bao gồm 4 cấp kỹ thuật: cấp A, cấp B, cấp C và cấp D (theo TCVN 10380:2014). Việc lựa chọn cấp hạng kỹ thuật của tuyến đường phụ thuộc vào chức năng của đường và lưu lượng thiết kế.

1.3. Tổng hợp phân cấp kỹ thuật đường GTNT theo chức năng của đường và lưu lượng xe thiết kế:
	Loại đường theo chức năng
	Cấp kỹ thuật theo TCVN 4054:2005
	Cấp kỹ thuật theo TCVN 10380:2014
	Lưu lượng xe thiết kế (Nn) xqđ/nđ

	Đường huyện
	Cấp IV, V, VI
	-
	(  200

	
	Cấp VI
	Cấp A
	100 ( 200

	Đường xã
	-
	Cấp A
	100 ( 200

	
	-
	Cấp B
	50 ( <100

	Đường thôn
	-
	Cấp B
	50 ( <100

	
	-
	Cấp C
	<50

	Đường dân sinh
	-
	Cấp D
	Không có xe ô tô chạy qua

	Đường KVSX
	Cấp IV, V, VI
	Cấp B
	Xe có tải trọng trục lớn hơn 6 tấn đến 10 tấn chiếm trên 10%


1.4. Lựa chọn cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch NTM
	Loại đường theo quy hoạch NTM
	Cấp kỹ thuật theo TCVN 4054:2005
	Cấp kỹ thuật theo TCVN 10380:2014

	Đường huyện
	Cấp IV, V, VI
	Cấp A

	Đường trục xã, liên xã
	-
	Cấp A, Cấp B

	Đường trục thôn, xóm
	-
	Cấp B, Cấp C

	Đường ngõ xóm, nội đồng
	-
	Cấp C, Cấp D

	Đường KVSX (Khu vực kinh tế phát triển, lượng hàng hóa, hành khách lớn)
	Cấp IV, V, VI
	-

	Đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung (KVSX) có quy mô nhỏ
	-
	Cấp B


2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường theo các cấp A, B, C và D
	Chỉ tiêu
	Đơn vi
	Cấp A
	Cấp B
	Cấp C
	Cấp D

	Tốc độ tính toán
	Km/h
	30 (20)
	20 (15)
	15 (10)
	-

	Bề rộng mặt đường tối thiểu
	m
	3,5
	3,5 (3,0)
	3,0 (2,0)
	1,5

	Bề rộng lề đường tối thiểu
	m
	1,5 (1,25)
	0,75 (0,50)
	-
	-

	Bề rộng nền đường tối thiểu
	m
	6,5 (6,0)
	5,0 (4,0)
	4,0 (3,0)
	2,0

	Độ dốc siêu cao lớn nhất
	%
	6
	5
	-
	-

	Bán kính đường cong nằm tối thiểu
	m
	60 (30)
	30 (15)
	15
	5

	Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao
	m
	350 (200)
	-
	-
	-

	Độ dốc dọc lớn nhất
	%
	9 (11)
	5 (13)
	5 (15)
	-

	Chiều dài lớn nhất của đoạn có độ dốc dọc lớn hơn 5%
	m
	300
	300
	300
	-

	Tĩnh không thông xe
	m
	4,5
	3,5
	3,0
	-


(Ghi chú: Các giá trị ghi trong ngoặc đơn áp dụng đối với địa hình miền núi, địa hình đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng)
3. Kết cấu mặt đường GTNT bằng bê tông xi măng (BTXM) điển hình
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Cấp A
	Cấp B
	Cấp C
	Cấp D

	Cường độ bê tông mặt đường (mác thiết kế)
	Kg/cm2
	250(300
	(250
	(200
	(200

	Chiều dày mặt đường tối thiểu
	cm
	18 ( 20
	16 ( 18
	14 ( 16
	10 ( 14

	Chiều dày lớp móng tối thiểu
	cm
	15
	12
	10
	10

	Độ dốc ngang mặt đường
	%
	2 ( 3
	2 ( 3
	2 ( 3
	2 ( 3

	Độ dốc ngang lề đường
	%
	4 ( 5
	4 ( 5
	4 ( 5
	4 ( 5


Ghi chú:
- Móng đường dùng đá 4x6 chèn đá dăm hoặc cấp phối đá dăm loại II hoặc có thể thay thế các vật liệu địa phương sẵn có đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như cuội suối, móng gia cố vôi, gia cố xi măng... với chiều dày tính toán đạt yêu cầu;

- Giữa lớp móng và mặt đường BTXM nên thiết kế 01 lớp bạt lót (bằng ni-lông hoặc bạt xác rắn, bạt dứa...) chống mất nước xi-măng khi thi công;

- Nền đường: Chiều cao của nền đắp phải đảm bảo mép của nền đường (vai đường) cao hơn mực nước đọng thường xuyên ít nhất 50cm đối với nền đắp đất sét và 30cm đối với nền đắp đất cát (mực nước đọng thường xuyên là khi nước đọng quá 20ngày/1năm). Khi đắp nền đường phải đắp thành từng lớp dày từ 20cm đến 30cm và đầm đạt độ chặt K ≥ 0,90. Trường hợp thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V đối với mặt đường bê tông xi măng, thì lớp đất nền dưới đáy áo đường tối thiểu dày 30cm phải đầm đạt độ chặt K ≥ 0,98. Các trường hợp khác thì phải đảm bảo 30cm lớp trên cùng của nền đường phải được lu lèn chặt, độ chặt yêu cầu từ 93% đến 95%.

2. Các công trình trên đường
2.1. Công trình cầu
- Tuân thủ các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN272-05.

- Các loại cầu thông thường sử dụng: Cầu bê tông cốt thép (ưu tiên loại 1), cầu dầm thép hình chữ I liên hợp bản bê tông cốt thép (thường tận dụng dầm I có sẵn), cầu tràn bê tông cốt thép.

- Cho phép áp dụng các thiết kế điển hình thông thường khi xây dựng cầu bằng bê tông cốt thép như:

+ Bề rộng cầu bằng bề rộng nền đường, thông thường B = (4+2x0,25)m; B = (5+2x0,25)m; B = (6+2x0,25)m.

+ Kết cấu dầm bản bằng bê tông cốt thép, thông thường:

Khẩu độ cầu L=6,58m: Gồm các bản đặc bằng bê tông cốt thép, dài 6,58m, rộng 1,0m, đổ lắp ghép.

Khẩu độ cầu L=9,0m, L=10,0m, L=12,0m: Gồm một bản rỗng bằng bê tông cốt thép, đổ tại chỗ, có chiều cao tương ứng H=0,45m, H=0,5m, H=0,6m

+ Mố, trụ: Thông thường bằng đá hộc xây vữa xi măng M100#, bê tông xi măng M150# (đối với cầu có khẩu độ L≤6m, chiều cao mố, trụ thấp H≤4m); bằng bê tông cốt thép đối với các cầu còn lại.

+ Lan can, tay vịn: Gờ lan can bằng bê tông cốt thép, tay vịn bằng ống thép tráng kẽm.

2.2. Công trình cống
- Cống thông thường dùng loại cống bản theo thiết kế định hình 69-34X và cống tròn theo thiết kế định hình 69-37X; bằng bê tông cốt thép có khẩu độ, hoặc đường kính trong 0,5m; 0,75m; 1,0m; 1,25m; 1,5m … (chi tiết tham khảo tại tập bản vẽ đính kèm).

- Tường đầu cống thường dùng đá hộc xây vữa xi măng M100#, hoặc bằng bê tông xi măng M150#.

- Đối với cống tròn: Ống cống bằng bê tông cốt thép M200#, cốt thép dùng loại CT3, CT5. Chiều dài mỗi đốt cống bằng 1m.

- Đối với cống bản: Móng, thân cống bằng đá hộc xây vữa xi măng M100#, hoặc bằng bê tông xi măng M150#, hoặc bằng bê tông cốt thép M200#, đá 1x2 (đối với cống có thân cống cao > 4m); xà mũ, bản cống: Bằng bê tông cốt thép M200#, đá 1x2.

2.3. Tường chắn
- Trong trường hợp nền đường đắp trên sườn núi dốc hoặc nền đào, để giảm bớt khối lượng đào đắp thì có thể dùng tường chắn để giữ mái dốc của nền đường.

- Tường chắn thông thường theo thiết kế định hình 86-06X; bằng đá hộc xây vữa xi măng M75# hoặc M100#, hoặc bằng bê tông xi măng M150#, hoặc bê tông cốt thép M200# (đối với tường chắn cao > 4m). Khi thiết kế tường chắn dài thì cứ từng đoạn 10m đến 15m phải có khe co dãn.

2.4. Đường ngầm, đường tràn và cầu tràn
Khi điều kiện giao thông cho phép gián đoạn tạm thời thì dùng đường ngầm, đường tràn kết hợp và cống tròn, cống bản hoặc cầu tràn.

Bề rộng đường ngầm và đường tràn rộng hơn bề rộng thiết kế nền đường 1,0m. Đường lên xuống phải có biển báo hiệu, cọc tiêu và cột thủy chí ở 2 bên đường. Cọc tiêu cao 0,5m và cách nhau 30m một cọc. Mặt đường ngầm và đường tràn phải lát đá to hoặc dùng bê tông. Mái dốc thượng lưu dùng 1/2, hạ lưu dùng từ 1/3 đến 1/5. Chân mái dốc hạ lưu phải bỏ đá to hoặc rọ đá để chống xói.

2.5. Công trình phòng hộ
Ở những đoạn đường nguy hiểm như đắp cao, đoạn cong ngoặt, đường bên vực lên núi, đoạn dốc nặng, đường lên xuống đầu cầu v.v.. đều phải bố trí các công trình phòng hộ như cọc tiêu, biển báo, hộ lan, tôn lượng sóng, tường phòng hộ.

- Cọc tiêu: Các cọc tiêu cách nhau từ 2m đến 3m (đối với đường cong có R=10m đến 30m), từ 4m đến 6m (đối với đường cong với 30m<R≤100m), từ 8m đến 10m (đối với đường cong có R>100m). Cọc bằng bê tông có tiết diện là hình vuông cạnh từ 10cm đến 12cm và cao trên mặt đất từ 0,5m đến 0,7m. Tim hàng cọc tiêu cách mép đường xe chạy tối thiểu 0,5m.

- Tường phòng hộ: Chỉ xây ở những đoạn có tường chắn hoặc nền đá. Tường bằng đá xây, gạch xây hay bê tông dài 2m, dày 0,4m và cao 0,5m÷0,6m. Khoảng cách giữa các đoạn tường là 2m (cự ly tĩnh).

2.6. Rãnh thoát nước
- Thoát nước nền đường là điều hết sức quan trọng đối với tuổi thọ của đường. Do đó, nền đường nói chung phải được bố trí rãnh dọc ở hai bên đường. Áp dụng cho đường ở các đoạn nền đường đào, nửa đào nửa đắp, nền đường đắp thấp hơn 0,6m.

- Kích thước của rãnh:

+ Rãnh dọc có dạng hình thang: có đáy rộng tối thiểu 0,4m, chiều sâu là 0,3m, mái dốc rãnh theo mái dốc nền đường đào (thường áp dụng đối với nền đất).

+ Rãnh dọc có dạng hình tam giác: chiều sâu 0,3m; độ dốc của mái không lớn hơn 1:3 (thường áp dụng đối với nền đất cứng, nền đá).

+ Độ dốc của rãnh dọc không được nhỏ hơn 0,5%.

3. Thiết kế định hình trong xây dựng GTNT
3.1. Thiết kế định hình trong xây dựng GTNT
3.1.1. Đường GTNT: Thiết kế theo TCVN 4054-2005; TCVN 13080:2014; Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ GTVT, cụ thể:

- Thiết kế điển hình áp dụng cho đường trục xã, liên xã.

- Thiết kế điển hình áp dụng cho đường trục thôn, xóm.

- Thiết kế điển hình áp dụng cho đường ngõ, xóm.

- Thiết kế điển hình áp dụng cho đường trục chính nội đồng.

3.1.2. Cống bản: Thiết kế định hình 69-34X (Tải trọng H13-X60).

- Bố trí chung cống bản L0=0,75m.

- Bố trí chung cống bản L0=1,0 ÷ 6,0m.

3.1.3.Cống tròn: Thiết kế định hình 69-37X, khẩu độ D = 0,5 ÷ 1,5m (Tải trọng H13-X60).

- Tổng thể cống tròn đầu cống kiểu tường cánh.

- Tổng thể cống tròn đầu cống kiểu tường đầu.

(Chi tiết tại tập bản vẽ đính kèm)
3.2. Bảng tính thành phần cấp phối bê tông xi măng
Loại xi măng trong Kế hoạch làm đường GTNT và kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2015 (ban hành kèm theo QĐ số 637/QĐ- UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh) là PCB40 (vì sử dụng loại XM PC40 có giá thành 1m3 bê tông thấp hơn sử dụng loại XM PC30); thông thường cấp phối như sau:

	Thành phần cấp phối cho 1m3
	Bê tông xi măng
(độ sụt 2÷4, Đá dmax=40mm)

	
	M150#
	M200#
	M250#
	M300#

	Xi măng PCB40 (kg)
	221
	266
	309
	354

	Cát (m3)
	0,511
	0,496
	0,479
	0,464

	Đá (m3)
	0,902
	0,891
	0,882
	0,870

	Nước (lít)
	175
	175
	175
	175


3.3. Hao phí vật liệu làm mặt đường BTXM cho 01km theo từng loại đường theo từng thiết kế điển hình:
- Đường huyện, đường trục xã, liên xã, đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung, đường KVSX: Xây dựng 1km với tiêu chuẩn Bnền=6,5m, Bmặt=3,5m, mặt đường bằng BTXM dày 18cm đá Dmax =40, mác 250#, độ sụt 2÷4 có khối lượng vật liệu phần mặt đường BTXM sử dụng gồm: Xi măng 194,67 tấn (xi măng PCB40), đá: 555,7 m3, cát: 301,8 m3.

- Đường trục thôn, xóm: Xây dựng 1km với tiêu chuẩn Bnền=5,0m, Bmặt= 3,5m, mặt đường BTXM dày 16cm đá Dmax = 40, mác 250#, độ sụt 2÷4 có khối lượng vật liệu phần mặt đường BTXM sử dụng gồm: Xi măng PCB40: 173,04 tấn, đá: 493,9 m3, cát: 268,2 m3.

- Đường ngõ, xóm: Xây dựng 1km với tiêu chuẩn Bnền = 4,0m, Bmặt=3,0m, mặt BTXM dày 14cm, đá Dmax =40, mác 200#, độ sụt 2÷4 có khối lượng vật liệu phần mặt đường BTXM sử dụng gồm: Xi măng 111,72 tấn (xi măng PCB40), đá: 374,2 m3, cát: 208,3 m3.

- Đường trục chính nội đồng: Xây dựng 1km với tiêu chuẩn Bnền=4,0m, Bmặt=3,0m, mặt đường BTXM dày 14cm, đá Dmax =40, mác 200#, độ sụt 2÷4 có khối lượng vật liệu phần mặt đường BTXM sử dụng gồm: Xi măng 111,72 tấn (xi măng PCB40), đá dmax=40mm: 374,2 m3, cát:208,3 m3.

- Đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung: Xây dựng 1km với tiêu chuẩn Bnền=5,0m, Bmặt= 3,0m, mặt đường BTXM dày 16cm đá Dmax =40, mác 200#, độ sụt 2÷4 có khối lượng vật liệu phần mặt đường BTXM sử dụng gồm:

Xi măng PCB40: 127,68 tấn, đá: 427,7 m3, cát: 238,1 m3.

III. Quy trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình
Thực hiện theo Mục 4 “Quy trình thực hiện đầu tư” trong Kế hoạch làm đường GTNT và kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2015 (ban hành kèm theo QĐ số 637/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh). Ngoài ra Sở GTVT hướng dẫn thêm về công tác giám sát cộng đồng như sau:

UBND cấp xã thành lập Ban Giám sát cộng đồng với sự tham gia của đại diện HĐND, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi. Ban giám sát cộng đồng thực hiện công việc theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT- KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của liên bộ hướng dẫn thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Trách nhiệm của Ban giám sát cộng đồng:

- Kiểm tra khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn, môi trường của công trình, hạng mục công trình thi công xây dựng.

- Tổ chức nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình hoàn thành.

- Giúp Chủ đầu tư dừng thi công, lập biên bản khi đơn vị thi công vi phạm chất lượng, an toàn, môi trường xây dựng.

- Từ chối nghiệm thu các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

- Một số nội dung giám sát cơ bản:

+ Giám sát vật liệu đầu vào (đá, cát, xi măng, sắt thép, nước . . .) đảm bảo về chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác.

+ Giám sát về thiết bị thi công: Để thi công mặt đường bê tông xi măng cần có máy trộn bê tông, thường dùng máy trộn dung tích 250 lít; đầm dùi thường dùng công suất 1,5kW; thước 3m để tạo phẳng; hộc đong vật liệu (dung tích thường 0,4m3). Thi công móng đường đá 4x6 tiêu chuẩn, đá 4x6 chèn đá dăm, cần có các máy móc, thiết bị: Lu bánh thép tự hành - trọng lượng 8,5 tấn và 10 tấn; ô tô tưới nước 5m3.

+ Kiểm tra trong quá trình thi công: Kiểm tra về chiều dày, rộng, độ bằng phẳng các lớp kết cấu; tỷ lệ phối trộn vật liệu bê tông xi măng (qua thùng đong).

+ Bảo dưỡng bê tông sau khi đổ: Thông thường, sau khi đổ bê tông 4 giờ, phải tiến hành giữ ẩm bề mặt, 7 ngày đầu phải tưới nước thường xuyên để giữ ẩm, khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần, những ngày sau mỗi ngày tưới 3 lần.

IV. Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông
1. Công tác quản lý hồ sơ, quản lý hiện trường
1.1. Quản lý Hồ sơ công trình GTNT
UBND các xã có trách nhiệm: Điều tra, khảo sát, lưu trữ và quản lý hồ sơ các công trình giao thông được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cụ thể:

a) Đối với đường: Gồm các tài liệu trích từ hồ sơ hoàn công như bình đồ, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, hệ thống thoát nước, hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, hồ sơ mốc lộ giới;

b) Đối với cầu: Gồm các tài liệu trích từ hồ sơ hoàn công của cầu, bình đồ, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang cầu, mặt cắt địa chất, hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn cầu, lập sổ lý lịch cầu;

c) Đối với hành lang ATGT: Hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ bao gồm tình trạng sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, các công trình ảnh hưởng đến an toàn đường bộ, an toàn giao thông; vi phạm, thời điểm vi phạm và quá trình xử lý vi phạm.

1.2. Công tác kiểm tra, quản lý hiện trường
a) Tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời hư hỏng và các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND các cấp xử lý theo quy định.

b) Kiểm tra tình trạng kỹ thuật định kỳ tháng, quý, năm; kiểm tra đột xuất sau mỗi đợt lụt, bão hoặc các tác động bất thường khác.

c) Trực đảm bảo giao thông; theo dõi tình hình thời tiết, ngập lụt, các sự cố công trình, xử lý và báo cáo theo quy định.

d) Thực hiện quản lý tải trọng xe gây ảnh hưởng công trình đường bộ.

2. Quản lý hành lang an toàn giao thông
2.1. Xác định đất dành cho đường bộ
a) Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ:

- Đất của đường bộ bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ (gọi tắt phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ là phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ).

Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng theo cấp đường, được xác định từ mép ngoài cùng của công trình đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ ra mỗi bên như sau: 02 mét đối với đường cấp III; 01 mét đối với đường từ cấp IV trở xuống.

- Phạm vi hành lang an toàn của đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra hai bên là: 13 mét đối với đường cấp III; 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V; 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V.

b) Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang: Đối với công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện: Tính từ chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào đến chân cột tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột và không được nhỏ hơn 05 mét.

2.2. Công tác cắm mốc chỉ giới đường giao thông nông thôn
Công tác cắm mốc chỉ giới được thực hiện theo quy định của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

a) Vị trí cắm mốc được tính như sau: Gồm phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng theo cấp đường, được xác định từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra mỗi bên + phạm vi hành lang an toàn của đường có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra hai bên là:

- Đối với đường cấp I, II: 03m + 17m = 20m;

- Đối với đường cấp III: 02m + 13m = 15m;

- Đối với đường cấp IV, V: 01m+09m = 10m;

- Đối với đường cấp thấp hơn cấp V (Cấp VI, A, B, C, D): 01m+04m = 05m;

Ghi chú:
- Giá trị trên được tính từ chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào, không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào ra mỗi bên.

- Đối với các đoạn tuyến đường không đào không đắp, không có rãnh dọc cách xác định như sau: Nếu xác định được lề thì tính từ mép lề ra hai bên, nếu không xác định được mép lề thì tính từ mép đường BTXM, đường nhựa… ra mỗi bên 0,75-1,0m + dự kiến rãnh dọc mỗi bên 1-1,5m + đất hành lang đường bộ theo quy định trên.

- Ngoài việc cắm mốc theo cấp đường thì việc cắm mốc cũng cần bám theo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt để cắm phù hợp.

- Đối với việc đầu tư xây dựng có thể phân kỳ đầu tư theo kế hoạch vốn; nhưng đối với công tác cắm mốc chỉ giới quy hoạch phải cắm dứt điểm từ đầu theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Quy định mốc chỉ giới:

- Kích thước mốc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mang số hiệu QCVN 41:2012 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ GTVT, quy định 20x20x100cm (khuyến cáo nên áp dụng theo tiêu chuẩn quy định), nhưng với kích thước mốc như trên sẽ mất rất nhiều kinh phí vì vậy đối với đường giao thông nông thôn các đơn vị có thể làm mốc có kích thước (dài, rộng, cao) nhỏ hơn kích thước tiêu chuẩn quy định như sau: (12,12,100)cm ; (15,15,100)cm; (18,18,100)cm; Mốc được làm bằng bê tông cốt thép.

- Mặt trước cột mốc (phía quay ra đường) ghi chữ "MỐC LỘ GIỚI", chữ chìm, nét chữ màu đen cao 6cm, rộng 1cm, sâu vào trong bê tông 3 ÷ 5mm;

- Cột được sơn (hoặc quét vôi) màu trắng. Phần trên cùng cao 10cm (từ đỉnh cột trở xuống) sơn màu đỏ;

- Khoảng cách cắm mốc: Mốc được cắm theo chiều dọc đường với khoảng cách hai mốc cùng chiều (cùng mỗi bên đường) bình quân 100m/1cọc mốc đối với khu đông dân cư, thị xã, làng bản và bình quân 200-300m/1cọc mốc đối với khu vực đồng ruộng, đồi thấp, ngoài khu đông dân cư. Việc cắm mốc chọn các vị trí đất ổn định, dễ quan sát. Đối với các tuyến đường có chiều dài <100m thì việc cắm mốc cùng chiều mỗi bên đường (cùng mỗi bên đường) tối thiểu 2 cọc mốc.

- Quy cách cắm: Mốc được chôn sâu bình quân 50cm, bệ mốc bằng BTXM, phần trên mặt đất khi cắm mốc có chiều cao bình quân 50cm (chi tiết tại tập bản vẽ kèm theo).

- Sau khi cắm mốc lộ giới trên các tuyến đường, các xã phải lập hồ sơ bình đồ duỗi thẳng sơ họa các cọc mốc trên tuyến để quản lý phần đất hành lang an toàn đường bộ.

3. Công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng
Thực hiện theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì đường GTNT Hà Tĩnh.

4. Tổ chức thực hiện quản lý hệ thống giao thông nông thôn
- Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo trì hệ thống công trình giao thông trên địa bàn thuộc phạm vi do mình quản lý; bố trí cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng và bảo trì công trình giao thông.

- Hằng năm UBND cấp xã phải bố trí đủ nguồn theo quy định để thực hiện quản lý, bảo trì các tuyến đường xã quản lý và chỉ đạo các thôn, xóm lập kế hoạch huy động công sức của nhân dân địa phương để duy tu, bảo dưỡng công trình cùng với Ngân sách Nhà nước hỗ trợ hằng năm theo Nghị quyết 112/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về duy tu, bảo dưỡng đường GTNT.

- Thành lập Tổ giám sát cộng đồng, giám sát duy tu, bảo dưỡng để giúp Ủy ban nhân dân xã quản lý, thực hiện;

- Tiến hành triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý và bảo trì hệ thống công trình giao thông, xây dựng kế hoạch và lập dự toán chi tiết các danh mục duy tu bảo dưỡng hàng năm các tuyến đường đơn vị mình quản lý.

Trên đây là Hướng dẫn của Sở GTVT về phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình thực hiện trong xây dựng và quản lý bảo trì đường GTNT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 cho các công việc có tính chất chung nhất và thay thế Hướng dẫn số 1182/SGTVT-KH ngày 24/4/2013, Văn bản số 523/SGTVT- KHTC ngày 13/02/2014 (có thể truy cập từ trang Web của Sở theo địa chỉ gtvthatinh.gov.vn để tải về). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc cần quan tâm thêm đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Sở GTVT để được hướng dẫn chi tiết./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNN;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Tổng Cty KS&TM Hà Tĩnh;
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn (huyện sao gửi);
- Văn phòng Sở (đăng tải lên website);
- Lưu: VT, KH, QLGT, KTTĐ.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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cắt dọc cống
(Đại diện) mặt đứng



 i=1.5-3.0%i=1.5-3.0%
Bản BTCT M200#, dày 18cm



Mũ mố BTCT M200#1:1.5



0.0%



khối giảm tải 
Kết cấu mặt đường



mặt bằng
1/2 mặt bằng chưa lắp bản 1/2 mặt bằng ®  lắp bản



- Móng cống bằng bê tông dày 40cm. 



ghi chú



- Bản BTCT M200#, dày 18cm.



- Tải trọng thiết kế H13-X60.



- Mũ mố BTCT M200#, dày 20cm.



- Thân mố, tường cánh bằng bê tông m150#



- sân cống, chân khay bằng đá hộc xây.



1/2 hạ lưu 1/2 cắt giữa cống



1:1.5



Bản vẽ số: 01



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ : 



Lớp đệm móng cống



hoặc đá hộc xây vữa xi măng M100#.



- Móng cống bằng đá hộc xây dày 60cm. 



- Kích thước thân mố theo định hình cống bản lo=1,0m.



- Kích thước bản vẽ ghi bằng cm.
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- Kích thước bản vẽ ghi bằng cm.



ghi chú:



- Bản cống bằng BTCT M200#, M250#.
- Tải trọng thiết kế H13-X60.



- Mũ mố BTCT M200#.
- Thân mố, thân tường cánh bằng bê tông 



- Móng mố, móng tường cánh bằng bê tông M150#.
- Lòng, sân, chân khay bằng đá hộc xây.



Tim
 đường



cắt dọc tim cống
1/2 mặt cắt I-I1/2 Mặt chính



1/2 mặt bằng 



 mặt đứng



A B



A B



I



I



khối giảm tải
Kết cấu mặt đường



đệm móng cống



Bê tông M150#



1/
4



 1.5-3%1.5-3%



i%



1:1.5 1:1.5



Giằng chống 



Mũ mố BTCT



1/
4



1/
4



Bê tông M150#



Bê tông M150#



Mặt cắt A-A
Mặt cắt B-B



Bản BTCT



Tim
 đường



Bản vẽ số: 02



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ:



hoặc đá hộc xây.
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Bản vẽ số : 03



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ : 



Ghi chú:
1. Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm, cốt thép ghi bằng mm.



2. khối lượg thép trong bản chưa tính thép buộc 1mm.



3. bệ gối giằng chống tính cho 01 bệ gối.



4. trong bảng khối lượng 01 mũ mố những số



     viết dưới dạng phân số: tử số ứng với chiều



     cao H2 nhỏ, mẫu số ứng với chiều cao h2 lớn.
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Bản vẽ số : 04



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ : 



1. Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm, cốt thép ghi bằng mm.



2. Khoảng cách giữa các lỗ chốt và số lỗ chốt xem bản vẽ số 4.



3. ở các lỗ chốt chừa sẵn có thể điều chỉnh lại cốt thép chủ của tấm đúc sẵn 



    cho thích hợp hoặc có thể cắt bỏ đoạn cốt thép ở lỗ chốt đi. Đường kính thép 



    dùng làm chốt bằng đường kính cốt thép chủ trong mặt cầu.



4. Khoảng cách từ đầu tấm đến tâm lỗ chốt chừa sẵn như sau: Khẩu độ Lo=1.5 m 



    a=13 cm; Lo =2 -:- 6 m a=14 cm.



5. Vị trí buộc dây cáp vào đầu tấm như sau: Khẩu độ Lo = 0.75 -:- 1.5 m cách đầu tấm 30 cm.



    KĐ Lo = 2 -:- 3 m là 40cm; KĐ Lo = 4 -:- 6 m là 50 cm. 



Ghi chú:



Kích
thước



cốt
thép



Khẩu
Độ Lo
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Nhịp
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14.1 27.8 68 19 14.1 13.3 70.0 30.0 14.1 26.8
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K0 K1 C1 C2



N3'
K0 K1 C1 C2



N4'
K0 K1 C1 C2



Bảng kích thước chi tiết tấm đúc sẵn và cốt thép
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Bản vẽ số : 05



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ : 



1. Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm, cốt thép ghi bằng mm.



2. Khoảng cách giữa các lỗ chốt và số lỗ chốt xem bản vẽ số 4.



3. ở các lỗ chốt chừa sẵn có thể điều chỉnh lại cốt thép chủ của tấm đúc sẵn 



    cho thích hợp hoặc có thể cắt bỏ đoạn cốt thép ở lỗ chốt đi. Đường kính thép 



    dùng làm chốt bằng đường kính cốt thép chủ trong mặt cầu.



4. Khoảng cách từ đầu tấm đến tâm lỗ chốt chừa sẵn như sau: Khẩu độ Lo=1.5m 



    a=13 cm; Lo =2 -:- 6m a=14 cm.



5. Vị trí buộc dây cáp vào đầu tấm như sau: Khẩu độ Lo = 0.75 -:- 1.5 m cách đầu tấm 30 cm.



    KĐ Lo = 2 -:- 3 m là 40cm; KĐ Lo = 4 -:- 6 m là 50 cm. 



Ghi chú:
Kích



Thước
Cốt
Thép



Kích
Thước



Tấm
Đúc
SẴN



KHẨU
Độ LO



1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0



KHẨU
Độ
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0



c. DÀI
NHỊP
1.38
1.88
2.58
3.58
4.58
5.58
6.58



c. dàI
NHỊP



n1
l1



1.34
1.84
2.54
3.54
4.54
5.54
6.54



tấM GIỮA 1.00M
B
95
95
95
95
95
94
94



1.38
1.88
2.58
3.58
4.58
5.58
6.58



tấM BÊN 0.75M



n2
L2



1.34
1.84
2.54
3.54
4.54
5.54
6.54



b1
40
42
44
42
30
30
40



K0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
89.0
80.0



B2
24.5
23.5
24.5
29.5
29.5
28.9
24.0



K1
22.0
23.0
22.0
26.0
37.0
38.0
34.0



H
18.0
18.0
18.0
22.0
26.0
29.0
32.0



C1
14.1
14.1
14.1
18.1
22.1
25.1
28.1



H1
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
6.0
7.0



C2
16.3
18.8
16.7
18.7
22.1
21.8
18.8



H2



94.0
94.0
94.0
94.0
95.0
95.0
95.0



H3
3.0
3.0
3.0
4.0
5.0
6.0
6.0



31
30
32
33
40
42
40



H4
3.0
3.0
3.0
4.0
5.0
6.0
6.0



14.1
14.1
14.1
14.1
28.1
25.1
28.1



H5
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
7.0



27.8
26.8
28.2
27.2
33.6
33.8
20.8



G
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0



68
68
68
69
69
68
69



G1
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0



19
20
27
23
26
29
33



ND
6*10
8*7
6*10
8*7
5*10
5*10
7*8



14.1
14.1
14.1
14.1
24.1
25.1
28.1



N1D2
1*7.6
2*9
2*6



2*10.5
2*10.5
2*10
2*9



13.3
14.3
22.7
14.1
14.1
13.8
14.8



B1
47.5
47.5
47.5
47.5
47.5
47.5
47.0



70
70
71
71
71
71
71



B2
23.5
19.5
20.5
19.5
20.5
20.0
23.0



30
27
28
29
23
25
40



B3
21.0
25.0
24.0
25.0
24.0
14.0
21.0



14.1
14.1
14.1
14.1
22.1
25.1
25.1



D
43.0
43.0
43.0
47.0
51.0
51.0
51.0



26.8
27.8
24.2
23.2
24.6
24.8
27.8



ND
3*12
5*7
3*9
5*7
4*9
4*9
4*9



21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
22.0
22.0



N1D2
2*9.5
2*9.5
2*9.5
2*9.5
2*9.5
2*9.5
2*8.5



38
38
38
42
46
43
52



N2D2
1*11
2*7



2*11
2*7



2*13
2*13
2*8.5



K0 K1 C1 C2 K0 K1 C1 C2 K0 K1 C1 C2 d1 d2
n5n4'N3'N4N3



4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
6.0
6.0



BẢNG KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TẤM ĐÚC SẴN VÀ CỐT THÉP
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cốt thép chủ  12



1/2 cắt dọc móng cắt ngang móng



60 6060



10
b2/2



1



cốt thép chủ  12



b2 (b6)/2



60



10



1/2 cắt dọc móng



60



1



60



mặt bằng móng hai hàng cọc mặt bằng móng một hàng cọc



40
40



b
 (b



2)
 >



=1
00



b2 (b6)



>=50



>=50



m b
 (b



2)
>=



80



b
 (b



2)
/2



b
 (b



2)
/2



b (b2)



>=50 >=50



15 15 15



60
30



40 m 40



b (b2)



b (b2)/2 b (b2)/2



b (b2)



15 15 15



bố trí móng cọc cắt ngang móng



15 15 15



b



cốt thép phân bố  6 2



Bản vẽ số : 06



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ : 



1. Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm. 



2. khi chiều dài móng mố b2 >= 12m mới phải bố trí 



3. khối lượng trong bảng chưa tính dây thép buộc.



4. móng tăng cường bằng đóng cọc thì ở móng mố



5. khi đóng một hàng cọc THÌ chiều rộng móng b (b2) >= 80cm. 



nếu b (b2) < 80cm trong trường hợp đóng một hàng cọc



thì phải mở rộng thêm đáy móng mố.



6. đỉnh cọc phải ở dưới mức nước ngầm thấp nhất.



Ghi chú:



7. số cọc cần thiết tuỳ tình hình thực tế tính toán



cốt thép móng mố.



nhất thiết phải bố trí cốt thép.



khi đóng hai hàng cọc thì chiều rộng móng b (b2) >= 100cm.



 và b (b2) < 100cm trong trường hợp đóng hai hàng cọc



mà quyết định.



cHIềU



CAO



Mố



h (M)



3.0



2.0



4.0



cHIềU



DÀI



MÓNG



B2 (M)



1.64



1.24



1.34



1.54



1.84



1.94



cHIềU
DÀI 



THANH



1.23



1.33



1.53



1.63



1.83



1.93



b=50-64



số



tHANH



3



3



3



3



"



"



KHỐI



LƯỢNG



32.8



35.5



40.8



43.5



4



4



4



4



4



4



cốT THÉP CHỦ d12 (KG)



43.7



47.3



54.4



58.0



65.1



68.6



5



5



5



5



5



5



54.7



59.1



68.0



72.4



81.3



85.8



6



6



6



6



81.6



86.9



97.6



102.9



Số



21



23



27



29



32



34



CHIỀU



THANH
400



400



400



400



KHỐI



LƯỢNG



19



20



24



26



550



550



550



550



550



550



CỐT THÉP PHÂN BỐ D6 (KG)



26



28



33



35



39



42



700



700



700



700



700



700



33



36



42



45



50



53



850



850



850



850



51



55



60



64



b=50-64



51



56



65



69



b=65-79



554



554



554



554



554



554



TỔNG CỘNG (KG)



b=80-94



69



75



87



93



104



110



B=95-115



705



705



705



705



705



705



(M)



b=65-79 b=80-94 b=95-115 b= b=50-64 b=65-79 b=80-94 b=95-115



THANH
số



tHANH



KHỐI



LƯỢNG



số



tHANH



KHỐI



LƯỢNG



số



tHANH



KHỐI



LƯỢNG
DÀI



CHIỀU



THANH



KHỐI



LƯỢNG
DÀI



CHIỀU



THANH



KHỐI



LƯỢNG
DÀI



CHIỀU



THANH



KHỐI



LƯỢNG
DÀI
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 6x70x8
 100x30x12



cốt thép trong tấm
đúc sẵn mặt cầu



3



tấm đúc sẵn mặt cầu cốt thép trong tấm
đúc sẵn mặt cầu



đường hàn
dày  =8mm



chiều dày mối
hàn  =4 mm



2



1



3



mặt bằng



mẫu uốn cốt thép số 3



1



33



1



2



tấm đúc sẵn mặt cầu
BẢNG KÍCH THƯỚC CỐT THÉP SỐ 3



GHI CHÚ
1. KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ TÍNH BẰNG CM, MẶT CẮT BẢN THÉP, ĐƯỜNG
KÍNH CỐT THÉP TÍNG BẰNG (MM).
2. CHIỀU DÀI MỐI HÀN TRONG BẢNG, TỬ SỐ DÙNG CHO MỐI HÀN  =4 MM,
MẪU SỐ DÙNG CHO MỐI HÀN DÀY  =8 MM.



bảng khối lượng vật liệu 1 khớp nối bằng mối hàn



Bản vẽ số : 07



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ :



KHẨU



Độ



1.0



1.5



2.0



3.0



4.0



5.0



6.0



L1



15



15



15



10



10



10



10



L2



8



8



8



12



15



18



21



L3



4



4



4



4



4



4



4



L4



15



15



15



20



26



24



30



KÍCH THƯỚC CÁC ĐOẠN



L5



20



20



20



16



10



10



10



®



45



45



45



45



45



60



60



2s1



6



6



6



6



6



6



6



2s2



3



3



3



3



3



3



3



tổNG



CHIỀU DÀI



1.16



1.16



1.16



1.16



1.19



1.35



1.44
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2/3 2/3



1.5 %1.5 %



mặt cắt dọc



phần đệm hình tam giác
mũ mố



giằng chống



lớp gia cố lòng sông



móng mố



cao độ mép nền đường



mặt bằng



HƯỚNG NƯỚC CHẢY



Bản vẽ số : 08



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ : 



1. KHI LÒNG SÔNG CÓ GIA CỐ VẪN BỐ TRÍ GIẰNG CHỐNG.



2. KHI tốc độ nước chảy v=3,5 m/s thì ở 



đá hộc , hoặc đá cuội lớn dày 25~30 



cm, xây bằng vữa xi măng cấp 50 và 



đoạn gia cố, chiều sâu của tường 



măng cấp 50.



độ nước chảy  v>0,6 m/s, đất sét mà 



v>o,8 m/s, đá cuội mà v>1,5 m/s thì lòng 



Ghi chú:



sông và ta luy cần lát 1 lớp đá cuội 



cuối cống phía hạ lưu gia cố bằng lớp



làm tường chắn nước ở phía cuối 



chắn khoảng 1~2 m và xây bằng vũa xi 



3. địa chất lòng sông là đất mà tốc 



dày 20~25 cm.



4. Khi cần đặt ở nơi lòng sông cong 



mà dùng kiểu tường cánh thẳng nên 



tường có thể bị xói lỡ. do đó cần 



thiết phải dùng tường hướng nước 



hình thức và kích thước tường tuỳ 



tình hình thực tế mà quyết định.
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khẩu kiểu khối lượng



độ mũ        khổ 6 (b1 = 650)                khổ 7 (b1 = 750)



lo mố        mố bê tông       mố đá xây       mố bê tông        mố đá xây



(m) btông btông cốt btông btông Đá trát cốt btông btông cốt btông btông đá trát cốt khoảng số 



a b c a b c m100 m150 thép m100 m150 xây mạch thép m100 m150 thép m100 m150 xây mạch thép cách giằng



(M3) (M3) (KG) (M3) (M3) (M3) (M2) (KG) (M3) (M3) (KG) (M3) (M3) (M3) (M2) (KG) (m)
1,0 I 150 18 20 38 112 32 52 55 75 P 2,0 4,4 15,1 2,9 1,0 7,2 13,6 15,3 2,3 5,1 17,6 3,4 1,2 8,3 14,8 17,8 3,0 3,0



I 200 18 20 38 162 36 56 65 85 2,2 6,5 15,1 3,3 1,1 10,4 20,7 15,3 2,5 7,5 17,6 3,8 1,3 12,0 22,3 17,8 3,0 3,0
1,5 I 150 18 20 38 112 32 52 55 75 2,0 4,4 15,1 2,9 1,0 7,2 13,6 15,3 2,3 5,1 17,6 3,4 1,2 8,3 14,8 17,8 3,0 3,0



I 200 18 20 38 162 36 56 65 85 2,2 6,5 15,1 3,3 1,1 10,4 20,7 15,3 2,5 7,5 17,6 3,8 1,3 12,0 22,3 17,8 3,0 3,0
I 150 18 20 38 112 32 52 55 75 2,0 4,4 15,1 2,9 1,0 7,2 13,6 15,3 2,3 5,1 17,6 3,4 1,2 8,3 14,8 17,8 3,0 3,0



2,0 I 200 18 20 38 162 36 56 65 85 2,2 6,5 15,1 3,3 1,1 10,4 20,7 15,3 2,5 7,5 17,6 3,8 1,3 12,0 22,3 17,8 3,0 3,0
I 300 18 20 38 262 48 60 80 100 2,6 11,9 15,1 3,9 1,4 18,6 37,6 15,3 3,1 13,6 17,7 4,5 1,6 21,0 40,2 17,8 3,0 3,0
I 200 22 25 47 153 36 56 60 80 2,2 6,6 15,6 3,1 1,3 9,8 20,1 15,8 2,5 7,6 18,2 3,6 1,5 11,2 21,7 18,4 3,0 3,0



3,0 I 300 22 25 47 253 46 66 80 100 2,6 11,4 15,6 3,9 1,7 17,6 31,0 15,8 3,0 13,3 18,2 4,5 2,0 20,3 39,6 18,4 3,0 3,0
II 400 22 25 47 353 60 60 45 95 115 45 3,1 19,2 15,6 4,5 2,8 27,3 57,4 15,8 3,6 22,2 18,2 5,2 3,2 31,5 61,0 18,4 3,0 3,0
I 200 26 25 51 149 34 54 55 75 2,1 5,9 15,6 2,9 1,2 8,5 19,9 15,8 2,4 6,8 18,2 3,4 1,4 9,8 21,5 18,4 3,0 3,0



4,0 I 300 26 25 51 249 46 66 75 95 2,6 11,4 15,6 3,7 1,5 16,2 36,9 15,8 3,0 13,2 18,2 4,3 1,7 18,7 39,4 18,4 3,0 3,0
II 400 26 25 51 349 60 80 45 95 115 46 3,1 10,6 15,6 4,3 2,8 25,4 57,1 15,8 3,6 21,5 18,2 5,0 3,2 29,2 60,7 18,4 3,0 3,0
II 500 26 25 51 449 74 94 45 115 135 45 3,7 28,0 15,6 5,3 3,4 40,3 80,9 15,8 4,2 32,3 18,2 6,1 3,9 46,5 85,5 18,4 3,0 3,0
I 300 29 30 59 241 44 64 70 90 2,5 10,7 16,1 3,5 1,7 14,9 36,2 16,3 2,9 12,4 18,8 4,1 2,0 17,2 38,6 19,0 3,0 3,0



5,0 II 400 29 30 59 341 53 78 50 90 110 50 3,0 10,7 16,1 4,3 3,3 25,4 56,6 16,3 3,5 20,9 18,8 5,0 3,8 29,2 60,0 19,0 3,0 3,0
II 500 29 30 59 441 72 92 50 110 130 50 3,8 27,2 16,1 5,1 3,8 37,9 80,4 16,3 4,1 31,4 18,8 5,9 4,4 43,0 84,8 19,0 3,0 3,0
II 600 29 30 59 541 90 120 50 140 160 50 4,7 40,1 16,1 6,2 5,0 57,3 107,4 16,3 5,0 46,2 18,8 7,2 5,6 66,2 112,8 19,0 3,0 3,0
II 300 32 30 62 238 42 62 65 85 2,4 10,1 16,1 3,3 1,6 13,8 36,0 16,3 2,8 11,7 18,8 3,8 1,6 15,7 38,4 19,0 3,0 3,0



6,0 II 400 32 30 62 338 56 76 50 85 105 50 3,0 16,6 16,1 4,1 3,2 23,4 56,4 16,3 3,4 19,8 18,8 4,6 3,7 27,0 59,8 19,0 3,0 3,0
II 500 32 30 62 438 72 90 50 105 125 50 3,5 26,4 16,1 4,0 3,7 36,0 80,2 16,3 4,1 30,4 18,8 5,6 4,3 41,5 84,6 19,0 3,0 3,0
II 600 32 30 62 538 88 118 50 135 155 50 4,6 39,1 16,1 6,0 4,9 55,0 107,2 16,3 4,9 45,1 18,8 7,0 5,7 63,5 112,6 19,0 3,0 3,0



giằng chống
mố bê tông



h4



             kích thước (cm)



Mố đá xây



h h1 h2 h3
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bảng kích thước chi tiết tấm đúc sẵn và cốt thép
khÈu c.dµi n1 n2 n3 n4 n3' n4' n5
độ l0 nhịp l1 l2 k0 k1 c1 c2 k0 k1 c1 c2 k0 k1 c1 c2 k0 k1 c1 c2 d1 d2



KÝCH 1,0 1,38 1,34 1,34 90,0 22,0 14,1 16,3 94,0 31,0 14,1 27,8 68,0 19,0 14,1 13,3 70,0 30,0 14,1 26,8 21,0 38,0



THƯớc 1,5 1,88 1,84 1,84 90,0 23,0 14,1 18,8 94,0 30,0 14,1 26,8 68,0 20,0 14,1 14,3 70,0 27,0 14,1 27,8 21,0 38,0



CỐT 2,0 2,58 2,54 2,54 90,0 22,0 14,1 16,7 94,0 32,0 14,1 28,2 68,0 27,0 14,1 22,7 71,0 28,0 14,1 24,2 21,0 38,0



THÉP 3,0 3,58 3,54 3,54 90,0 26,0 18,1 18,7 94,0 33,0 14,1 27,2 69,0 23,0 14,1 14,1 71,0 29,0 14,1 23,2 21,0 42,0



4,0 4,58 4,54 4,54 90,0 37,0 22,1 22,1 95,0 40,0 28,1 33,6 69,0 26,0 24,1 14,1 71,0 23,0 22,1 24,6 21,0 46,0



5,0 5,58 5,54 5,54 89,0 38,0 25,1 21,8 95,0 42,0 25,1 33,8 68,0 29,0 25,1 13,8 71,0 25,0 25,1 24,8 21,0 43,0



6,0 6,58 6,54 6,54 80,0 34,0 28,1 18,8 95,0 40,0 28,1 20,8 69,0 33,0 28,1 14,8 71,0 40,0 25,1 27,8 22,0 52,0



khẩu c.dài          tấm giữa 1.00 m tấm bên 0.75 m
độ l0nhÞp b b1 b2 h h1 h2 h3 h4 h5 g g1 nd n1d2 b1 b2 b3 d nd n1d2 n2d2



kích 1,0 1,38 95,0 40,0 24,5 18,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,5 6*10 1*7.6 47,5 23,5 21,0 43,0 3*12 2*9.5 1*11



thước 1,5 1,88 95,0 42,0 23,5 18,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,5 8*7 2*9 47,5 19,5 25,0 43,0 5*7 2*9.5 2*7



tấm 2,0 2,58 95,0 44,0 24,5 18,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,5 6*10 2*6 47,5 20,5 24,0 43,0 3*9 2*9.5 2*11



đúc 3,0 3,6 95,0 42,0 29,5 22,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,5 8*7 2*10.5 47,5 19,5 25,0 47,0 5*7 2*9.5 2*7



sẵn 4,0 4,6 95,0 30,0 29,5 26,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 2,5 5*10 2*10.5 47,5 20,5 24,0 51,0 4*9 2*9.5 2*13



5,0 5,6 94,0 30,0 28,9 26,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0 5*10 2*10 47,0 20,0 14,0 51,0 4*9 2*9.5 2*13



6,0 6,6 94,0 40,0 24,0 32,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 5,0 3,0 7*8 2*9 47,0 23,0 21,0 51,0 4*9 2*9.5 2*8.5
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Ht®
Hv®
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I
Ti



m
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­ê
ng



1/2 mặt bằng chưa lấp đất



1/2 mặt bằng ®  lấp đất



Mép nền đường



Đất đắp K95



mặt cắt dọc tim cống mặt chính
1/2 cửa vào1/2 cửa raĐại diện



120
 



Ht®



~200 ~200



mặt cắt I-I



Lớp đất sét dẻo 
 dày 15cm



Lớp phòng nước



móng cống



Hlc



b



a



c



d a1



e



h1



h g



≥1
00



1:1.5



4:
1



Hstl



Đất đắp K95



Hv®Ht®



Cuội suối đệm móng dày 30cm



từng lớp dày 15-20cm, đầm k95
Đất đắp trên cống đối xứng thành



d



30°



dh+g-d



i1d



d 30
°



kk1



Bn
Bmc



Kết cấu mặt đường



i%



Đá hộc xây VXM M100#
Đá hộc xây VXM M100#



Cống tròn D=0.50-1.50m



Bản vẽ số : 01



Hà Tĩnh: 03/2013



Định hình 69-37Xuỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ: 



D



Ghi chú
- Tùy theo địa hình dùng lọai đầu cống này ở cửa thượng lưu hay hạ lưu hoặc ở cả hai bên cửa.
- Bề sâu móng đầu cống quyết định tùy theo địa chất nhưng ít nhất là 1.00m (Khối lượng trong bảng tính theo bề sâu 1.00m)
- Tường đầu, tường tai và móng đầu cống dùng bê tông cấp 50 hoặc xây đá hộc (Cường độ >=2000N/cm2) vữa xi măng + cát cấp 30.



Riêng tường đầu và tường vai cũng có thể dùng vữa xi măng + vôi + cát cấp 30.
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≥1
00
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tổng thể cống tròn
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Khẩu độ



Kích thước cấu tạo (cm)



cánh (m3)
Tường đầu và tường



Sân cống lát đá (m3)Móng đầu cống (m3)Khẩu độ cống D (m)



1.801.300.50 0.40



2.402.500.60 1.00



2.403.200.75 1.10



2.404.501.00 1.80



2.906.301.25 2.60



3.008.501.50 4.20



Khối lượng dùng cho 01 đầu cống có tường cánh
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1/2 mặt bằng chưa lấp đất



1/2 mặt bằng ®  lấp đất



Mép nền đường



Đất đắp K95



mặt cắt dọc tim cống



mặt chính
1/2 cửa vào1/2 cửa ra



Đại diện



120
 



Ht®



~200 ~200



mặt cắt I-I



Lớp đất sét dẻo 
 dày 15cm



Lớp phòng nước



móng cống



Hlc



Đất đắp K95



Hv®Ht®



móng cống



từng lớp dày 15-20cm, đầm k95
Đất đắp trên cống đối xứng thành



Bn



Kết cấu mặt đường



i%



Đá hộc xây VXM M100#



Cống tròn D=0.50-1.50m



Bản vẽ số : 02



Hà Tĩnh: 03/2013



Định hình 69-37Xuỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ: 



D



Ghi chú
- Tùy theo địa hình dùng lọai đầu cống này ở cửa thượng lưu hay hạ lưu hoặc ở cả hai bên cửa.
- Bề sâu móng đầu cống quyết định tùy theo địa chất nhưng ít nhất là 1.00m (Khối lượng trong bảng tính theo bề sâu 1.00m)
- Tường đầu, tường tai và móng đầu cống dùng bê tông cấp 50 hoặc xây đá hộc (Cường độ >=2000N/cm2) vữa xi măng + cát cấp 30.



Riêng tường đầu và tường vai cũng có thể dùng vữa xi măng + vôi + cát cấp 30.
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Ghi chú
1- Các kiểu móng tính với bề cao đáy H<=12m



ở điều kiện địa chất thông thường.



120°



dd



d



Kiểu I



120°



Nền là đất sét, sét pha cát, cát mịn ở nơi khô ráo



30+d



d



Kiểu II



S 30+d



d



d Lớp đệm bằng đất tại chỗ



Lớp đệm bằng đá dăm sỏi



Cuội, cát thô vữa hoặc cấp phối



30



~ 2D ~ 2D



120°



Nền là đất sét, sét pha cát, cát mịn ở nơi ẩm



d
30



S+D



~ 2D ~ 2D



Đệm bằng vữa xi măng



Kiểu III



d



30



Lớp đệm đá dăm



hoặc cát thô



Bê tông cấp 100



ướt hoặc cát pha, sét pha lẫn mùn ở nơi 
khô ráo hoặc ẩm ướt



D



D



D



15
15



15



Lớp đệm bằng sỏi sạn
D



Nền là đá phong hoá



120°



d



20+d



d



Kiểu IV-A



15



hoặc cát thô



20



20+d S



~ 2D ~ 2D ~ 2D ~ 2D



~ 2D



120°



Nền là đá không phong hoá



S



D
d Lớp đệm bằng



d



~ 2D



15



Kiểu IV-B



bê tông kém



S



trường hợp đặc biệt như đáy cao
H > 12m, nền yếu .v.v...thì phải thiết kế riêng.



2- Nền là bùn sâu >2m dưới bùn là
tầng vững chắc thì lớp đệm ống cống 
phải làm sâu đến tầng vững chắc



3- Đắp đất trên cống phải đắp thành 
từng lớp dày 15~20cm đầm chặt
đắp đối xứng cả hai bên cống 
phạm vi đắp đất ra mỗi bên bằng
2 lần đường kính ống.



4- ống gia cường dùng khi nền có
cường độ R >= 60N/cm2.



Nền là sỏi cuội chặt, cát thô hoặc cát vữa



Bản vẽ số : 03



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ :
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Ghi chú
1- Các kiểu móng tính với bề cao đắp H<=12m



ở điều kiện địa chất thông thường.



120°











Kiểu I



Nền là sỏi cuội chặt, cát thô hoặc cát vữa



Nền là đất sét, sét pha cát, cát mịn ở nơi khô ráo











Kiểu II



S 



Lớp đệm bằng đất tại chỗ



30



Nền là đất sét, sét pha cát, cát mịn ở nơi ẩm ướt 




30



S=2.D+B



Kiểu III



30



Lớp đệm đá dăm



hoặc cát thô



Bê tông cấp 100



hoặc cát pha, sét pha lẫn mùn ở nơi khô ráo hoặc ẩm ướt



D



Nền là đá phong hoá







Kiểu IV-A



 S



~ 2D



Kiểu IV-B



S



trường hợp đặc biệt như đắp cao
H > 12m, nền yếu .v.v...thì phải thiết kế riêng.



2- Nền là bùn sâu >2m dưới bùn là
tầng vững chắc thì lớp đệm ống cống 
phải làm sâu đến tầng vững chắc



3- Đắp đất trên cống phải đắp thành 
từng lớp dày 15~20cm đầm chặt
đắp đối xứng cả hai bên cống 
phạm vi đắp đất ra mỗi bên bằng
2 lần đường kính ống.



4- ống gia cường dùng khi nền có
cường độ R >= 60N/cm2.
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15



5% 5% ~ 2D
Đất sét nh o



Bản vẽ số : 04



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ :
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Ghi chú
1- Các kiểu móng tính với bề cao đắp H<=12m



ở điều kiện địa chất thông thường.



120°











Kiểu I



Nền là sỏi cuội chặt, cát thô hoặc cát vữa



Nền là đất sét, sét pha cát, cát mịn ở nơi khô ráo








Kiểu II



S 



Lớp đệm bằng đất tại chỗ



30



Nền là đất sét, sét pha cát, cát mịn ở nơi ẩm ướt 




30



S=2.D+B



Kiểu III



30



Lớp đệm đá dăm



hoặc cát thô



Bê tông cấp 100



hoặc cát pha, sét pha lẫn mùn ở nơi khô ráo hoặc ẩm ướt



D



Nền là đá phong hoá







Kiểu IV-A



 S



~ 2D



Kiểu IV-B



S



trường hợp đặc biệt như đắp cao
H > 12m, nền yếu .v.v...thì phải thiết kế riêng.



2- Nền là bùn sâu >2m dưới bùn là
tầng vững chắc thì lớp đệm ống cống 
phải làm sâu đến tầng vững chắc



3- Đắp đất trên cống phải đắp thành 
từng lớp dày 15~20cm đầm chặt
đắp đối xứng cả hai bên cống 
phạm vi đắp đất ra mỗi bên bằng
2 lần đường kính ống.



4- ống gia cường dùng khi nền có
cường độ R >= 60N/cm2.
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 



a
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Lớp đệm bằng đá dăm sỏi



Cuội, cát thô vữa hoặc cấp phối
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B=a-D-2.
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~ 2D
a



D







5%




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Đất sét nh o



Lớp đệm bằng sỏi cuội
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Lớp đệm bằng BT kém



15



D







~ 2D5%
a



120°



120°



15



a



D



~ 2D




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
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Đất sét nh o



15



Bản vẽ số : 05



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ :



Khẩu độ
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Cắt ngang Cắt dọc Vòng CT xoắn trong Vòng CT xoắn ngoài Đường kính các vòng
Xoắn trong và ngoài



Bản vẽ số : 06



Hà Tĩnh: 03/2013



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



Tỷ lệ : 
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855_HD-SGTVT_310315_HTH/Banve_tracngang/TNDH_A.pdf




Bản vẽ số: 01



Hà Tĩnh: 02/2015
thiết kế điển hình nền, mặt đường



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



thiết kế điển hình áp dụng Tỷ lệ: 1/200



Đất nền đầm K>=95



i=2-3% i=4-5%



1:1.5



150 (125) 350 150 (125)



i=2-3%i=4-5%
Kết cấu mặt đường loại 1, 1*



Đường tự nhiên



1:1.5



650 (600)



ghi chú:



18 cm



Mặt đường BTXM M250
Lớp bạt xác rắn



Kết cấu mặt đường loại 1*
(áp dụng trên đường cũ có mặt ổn định) 



(Tương đương đường cấp A theo Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014)



Đường cũ có mặt ổn định



Lớp bù vênh trên đường cũ



Hbv



Đường cũ có mặt ổn định



cho đường cấp a
mặt đường dày 18cm



18 cm



15cm



Mặt đường BTXM M250
Lớp bạt xác rắn
Móng đá 4x6 chèn đá dăm hoặc cấp 



Kết cấu mặt đường loại 1



phối đá dăm, đá thải, cuội suối... 



30cm
Lớp đất nền đầm chặt tối thiểu



 K>=0,95, dày tối thiểu 30cm



Trồng cỏ chống xói



thiết kế điển hình đường huyện, đường trục xã, liên xã



(Ban hành kèm theo Văn bản số 855/HD-SGTVT ngày 31/3/2015 của Sở GTVT)  
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Bản vẽ số: 01



Hà Tĩnh: 02/2015
thiết kế điển hình nền, mặt đường



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



thiết kế điển hình áp dụng Tỷ lệ: 1/200



Đất nền đầm K>=95



i=2-3% i=4-5%



1:1.5



75 (50) 350 75 (50)



i=2-3%i=4-5%
Kết cấu mặt đường loại 1, 1*



Đường tự nhiên



1:1.5



500 (400)



16cm



12cm



Mặt đường BTXM M250
Lớp bạt xác rắn
Móng đá 4x6 chèn đá dăm hoặc cấp 



Kết cấu mặt đường loại 2



ghi chú:



16cm



Mặt đường BTXM M250
Lớp bạt xác rắn



Kết cấu mặt đường loại 2*
(áp dụng trên đường cũ có mặt ổn định) 



Đường cũ có mặt ổn định



Lớp bù vênh trên đường cũ



phối đá dăm, đá thải, cuội suối... 



Hbv



Đường cũ có mặt ổn định



cho đường cấp b
mặt đường dày 16cm



Trồng cỏ chống xói



thiết kế điển hình đường trục thôn, xóm
(Tương đương đường cấp B theo Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 855/HD-SGTVT ngày 31/3/2015 của Sở GTVT)  
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Bản vẽ số: 01



Hà Tĩnh: 02/2015
thiết kế điển hình nền, mặt đường



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



thiết kế điển hình áp dụng Tỷ lệ: 1/200



Đất nền đầm K>=95



i=2-3% i=4-5%



1:1.5



50 300 50



i=2-3%i=4-5%
Kết cấu mặt đường loại 1, 1*



Đường tự nhiên



1:1.5



400



14cm



10cm



Mặt đường BTXM M200
Lớp bạt xác rắn
Móng đá 4x6 chèn đá dăm hoặc cấp 



Kết cấu mặt đường loại 3



ghi chú:



14cm



Mặt đường BTXM M200
Lớp bạt xác rắn



Kết cấu mặt đường loại 3*
(áp dụng trên đường cũ có mặt ổn định) 



thiết kế điển hình đường ngõ, xóm; đường trục chính nội đồng



Đường cũ có mặt ổn định



Lớp bù vênh trên đường cũ



phối đá dăm, đá thải, cuội suối... 



Hbv



Đường cũ có mặt ổn định



cho đường cấp c đồng bằng
mặt đường dày 14cm



Trồng cỏ chống xói



30cm
Lớp đất nền đầm chặt tối thiểu



 K>=0,95, dày tối thiểu 30cm



(Tương đương đường cấp C theo Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 855/HD-SGTVT ngày 31/3/2015 của Sở GTVT)  
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Bản vẽ số: 01



Hà Tĩnh: 02/2015
thiết kế điển hình nền, mặt đường



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



thiết kế điển hình áp dụng Tỷ lệ: 1/200



Lớp đất nền đầm chặt tối thiểu K>=0,95, dày tối thiểu 30cm



i=2-3% i=4-5%



150 (125) 350 150 (125)



i=2-3%i=4-5%



Đường tự nhiên



650 (600)



ghi chú:



một số trường hợp nền đường đặc biệt



cho đường cấp a
mặt đường dày 18cm



trường hợp đi qua khu dân cư, có thiết kế rãnh hộp



1/
0,



51/0,5



1/0,5 1/
0,



5



30 B 30 30B30



bb 60
20



10



Nắp đan BTCT M200#



12
48



20
10



40 40



(bố trí tại vị trí qua ngõ nhà dân)



Lớp đất nền đầm chặt tối thiểu K>=0,95, dày tối thiểu 30cm



i=2-3% i=4-5%



150 (125) 350 150 (125)



i=2-3%i=4-5%
Đường tự nhiên



650 (600)



trường hợp nền đường đào thông thường



105



30



R nh qua nền đá



120



R nh qua nền đất



40 1/1



1/1



1/3 1/
0,



5



1/1



Nền đá



Nền đất



25



3540404035



40



i=2-3% i=4-5%



150 (125) 350 150 (125)



i=2-3%i=4-5%



Đường tự nhiên



1:1.5



650 (600)



trường hợp trồng cây xanh trong phạm vi đất hành lang đường



Trồng cây xanh



Lớp đất nền đầm chặt tối thiểu K>=0,95, dày tối thiểu 30cm



1:1.5



Chi tiết gia cố rãnh hình thang



(Ban hành kèm theo Văn bản số 855/HD-SGTVT ngày 31/3/2015 của Sở GTVT)  



bb
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Bản vẽ số: 01



Hà Tĩnh: 02/2015
thiết kế điển hình nền, mặt đường



uỷ ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
Sở Giao thông vận tải hà tĩnh



thiết kế điển hình áp dụng Tỷ lệ: 1/200



Đất nền đầm K>=95



i=2-3% i=4-5%



1:1.5



100 300 100



i=2-3%i=4-5%
Kết cấu mặt đường loại 1, 1*



Đường tự nhiên



1:1.5



500



16cm



12cm



Mặt đường BTXM M250
Lớp bạt xác rắn
Móng đá 4x6 chèn đá dăm hoặc cấp 



Kết cấu mặt đường loại 4



ghi chú:



16cm



Mặt đường BTXM M250
Lớp bạt xác rắn



Kết cấu mặt đường loại 4*
(áp dụng trên đường cũ có mặt ổn định) 



Đường cũ có mặt ổn định



Lớp bù vênh trên đường cũ



phối đá dăm, đá thải, cuội suối... 



Hbv



Đường cũ có mặt ổn định



cho đường cấp d
mặt đường dày 10cm



Trồng cỏ chống xói



30cm
Lớp đất nền đầm chặt tối thiểu



 K>=0,95, dày tối thiểu 30cm



thiết kế điển hình đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung
(Tương đương đường cấp B theo Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 855/HD-SGTVT ngày 31/3/2015 của Sở GTVT)  











